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Abstract 

Nitrification presents a slow process in water and wastewater treatment. Several reaction 
techniques are being applied, such as moving bed biofilm reactor (MBBR), to promote the 
nitrification rate. The nitrification kinetics of the system is complex involving bioprocesses and 
transport within the media, but the design and operation of a treatment system  require kinetic 
data. For the pragmatic purpose, the kinetic data of the nitrification process performed  in MBBR 
was analysed by the formal chemical reaction  to obtain the reaction constant and reaction order  
under completely mixed flow conditions. The dependences of reaction rate, reaction order as well 
as reaction constant upon the influent ammonia concentration were presented and discussed by 
means of transport qualitatively.  

 
I - ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, nguồn nước ngầm cấp cho sinh 
hoạt tại nhiều nơi, nhất là ở vùng đồng bằng 
sông Hồng và Cửu Long, bị ô nhiễm amoni 
nặng nề cả về qui mô rộng và mức độ. Trong 
thời gian qua, một số nghiên cứu và thử nghiệm 
đã được thực hiện nhằm tìm kiếm giải pháp 
công nghệ xử lý amoni áp dụng cho các qui mô 
khác nhau [1, 2]. 

Phương pháp màng sinh học sử dụng kỹ 
thuật tầng chuyển động (Moving Bed Biofilm 
Reactor - MBBR) là kỹ thuật trong đó vi sinh 
sinh trưởng và phát triển trên vật liệu mang, vật 
liệu mang chuyển động trong môi trường nước 
dưới  tác dụng của ngoại lực (dòng khí hoặc 
khuấy trộn cơ học). Kỹ thuật trên gần đây được 
áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc xử lý 
các nguồn nước thải giàu nitơ, hoặc xử lý đồng 
thời cả nitơ và chất hữu cơ và được đánh giá là 
giải pháp có hiệu quả để nâng cấp chất lượng xử 
lý của các hệ thống bùn hoạt tính thông dụng 
đang hoạt động [3 - 5]. 

Quá trình oxi hóa amoni trải qua hai giai 
đoạn: amoni bị oxi hóa thành nitrit do chủng vi 
sinh Nitrosomonas, tiếp đó nitrit bị oxi hóa thành 
nitrat bởi chủng vi sinh vật Nitrobacter. So với vi 
sinh vật dị dưỡng hiếu khí thì tốc độ phát triển 
của vi sinh tự dưỡng chậm hơn, chỉ bằng khoảng 
20 - 30% và hiệu suất sinh khối thấp [6 - 8]. 

Do tốc độ phát triển chậm nên kỹ thuật phản 
ứng thực hiện quá trình oxi hóa amoni (nitrat 
hóa) thường được thực hiện theo phương thức 
màng vi sinh. So với kỹ thuật dạng huyền phù, 
khả năng tăng cường mật độ vi sinh trên một 
đơn vị thể tích cao hơn. Vì mật độ vi sinh lớn 
nên dẫn đến việc cung cấp điều kiện hoạt động 
cho vi sinh vật bị hạn chế, khi đó quá trình 
chuyển khối trong hệ trở thành yếu tố quan 
trọng và có khả năng trở thành yếu tố quyết định 
quá trình động học của phản ứng. Kỹ thuật tầng 
chuyển động có khả năng tăng cường quá trình 
chuyển khối trong hệ, thúc đẩy nhanh tốc độ 
quá trình nitrat hóa [4, 9 - 13].  

Trong kỹ thuật tầng chuyển động, vật liệu sử 
dụng làm chất mang vi sinh có diện tích bề mặt 
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được bảo vệ (tránh bong màng vi sinh) lớn hơn 
so với vật liệu sử dụng cho tầng tĩnh, có kích 
thước lớn hơn so với vật liệu trong kỹ thuật tầng 
lưu thể (bỏ qua được khâu lắng), và nhẹ để dễ 
chuyển động mà phải sử dụng ít năng lượng. 

Xem hệ phản ứng là một môi trường giả 
đồng thể, hằng số tốc độ và bậc phản ứng của 
một phản ứng dòng liên tục có khuấy trộn được  
xác định theo phương pháp Levenspiel [14]: 
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Mặt khác, phương trình động học mô tả một  
phản ứng đồng có dạng tổng quát: 
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n                      (2)                                                                              

Trong đó:  

C0 là nồng độ ở dòng vào, mg/l 

CA là nồng độ ở dòng ra, mg/l 

n là bậc phản ứng 

-rA là tốc độ phản ứng theo thể tích dòng, 
mg/l.h 

τ là thời gian lưu thủy lực, h 

ν0 là tốc độ dòng, l/h 

V là thể tích bình phản ứng, l 

XA là hiệu suất chuyển hóa 
 
Từ sự phụ thuộc của hiệu suất chuyển hóa 

(X) vào thời gian lưu thủy lực (τ), sẽ tính được 
tốc độ phản ứng (-rA) tại một giá trị nồng độ ở 
đầu ra (trong hệ phản ứng). Thay đổi nồng độ 
đầu vào (C0) và giữ ổn định tốc độ dòng (thời 
gian lưu thủy lực) hoặc thay đổi tốc độ dòng với 
cùng nồng độ đầu vào sẽ dẫn đến sự thay đổi 
của hiệu suất phản ứng. 

Sử dụng phương trình (1) và (2) cho phép 
xác định bậc và hằng số tốc độ phản ứng. 

II - THỰC NGHIỆM 

Vật liệu mang sử dụng là bọt xốp 
polyurethan (PU) có khối lượng riêng thực là 
0,97 kg/dm3, chất mang PU có dạng lập phương 
với kích thước từ 0,7 - 1 cm, thể tích của chất 
mang chiếm khoảng 7% thể tích bình phản ứng. 
Bình phản ứng dạng hình trụ, dung tích 3 lít, bên 
trong có bố trí một thiết bị sục khí và có thể 
điều chỉnh hàm lượng oxi hòa tan trong khối 
phản ứng. 

Trong thời gian đầu của quá trình thí 
nghiệm, khi mật độ vi sinh trên vật liệu mang 
còn thấp, vật liệu mang thường nổi trên mặt 
nước. Khi lượng vi sinh bám trên vật liệu mang 
đủ lớn, tỉ trọng của khối vật liệu mang (bao gồm 
cả vi sinh) bằng hoặc lớn hơn nước nên dưới tác 
dụng của dòng khí các hạt vật liệu mang này sẽ 
chuyển động đều trong nước. Vật liệu trên cũng 
đã được sử dụng trong nghiên cứu và thực tiễn ở 
nhiều nơi trên thế giới [13, 15]. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Mô tả thiết bị phản ứng lọc sinh học tầng chuyển động 
 

Dòng ra 

Máy sục khí 

Dòng vào 
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Dung dịch amoni được pha từ nước máy với 
nồng độ phù hợp cho mục đích khảo sát, trong 
đó các thành phần cần thiết khác nhằm duy trì 
sự hoạt động của vi sinh được đảm bảo. Tốc độ 
dòng được khống chế và điều chỉnh nhờ áp lực 
thủy tĩnh và van thích hợp. 

Thí nghiệm được tiến hành tại nhiệt độ 
phòng. Nước đầu vào được đưa vào từ  phía đáy 
bình phản ứng và được khuấy trộn đều dưới tác 
dụng của dòng khí, đầu ra được lấy ở phía 
trên.Thí nghiệm được tiến hành với nhiều mức 
nồng độ amoni. Với mỗi nồng độ amoni đầu 
vào, thay đổi các lưu lượng Q khác nhau tương 
ứng sẽ thu được nồng độ amoni đầu ra khác 
nhau do hiệu suất chuyển hóa phụ thuộc vào 
thời gian lưu thủy lực.  

Trong quá trình thí nghiệm, mẫu được lấy và 
phân tích nhiều lần trong ngày. Các thông số 
cần phân tích: NH4

+-N, NO2
- -N, NO3

- -N, độ 

kiềm, phốt pho, oxi hòa tan, pH. Các phương 
pháp phân tích được thực hiện theo tài liệu [16]. 

III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Để thiết lập phương trình động học, thí 
nghiệm được tiến hành với nền mẫu nước máy, 
bổ sung  amoni để có nồng độ amoni là 10, 15, 
20, 30, 40, 50, 70 mg NH4

+-N/l.  Đối với các thí 
nghiệm có cùng nồng độ amoni (C0), thay đổi 
tốc độ dòng νo (thay đổi thời gian lưu ô) khi đó 
nồng độ amoni đầu ra cũng thay đổi từ đó  tính 
được hiệu suất chuyển hóa (XA) và tính được tốc 
độ phản ứng (rA) (xem biểu thức (1) và hình 1, 
2). Với hệ phản ứng sử dụng kỹ thuật dòng liên 
tục khuấy trộn đều, nồng độ các chất trọng  khối 
phản ứng chính là nồng độ tại dòng ra. Nồng độ 
trong khối phản ứng phụ thuộc vào thời gian lưu 
thủy lực. 

Bảng 1: Nồng độ amoni đầu ra với lưu lượng dòng vào khác nhau, 
nồng độ amoni đầu vào C0 = 20 mg NH4

+-N/l 

C0 = 20 mg NH4
+-N/l 

C0          
(mg NH4

+-N/l) 
ν0  
(l/h) 

τ  
(h) 

CA  
(mg NH4

+-N/l) 
XA 

rA  
(mg NH4

+-N/l.h) 

19,90 1,85 1,62 0,67 0,97 11,90 

20,20 2,30 1,30 1,05 0,95 14,71 

20,70 2,97 1,01 2,50 0,88 18,03 

20,20 3,62 0,83 3,85 0,81 19,74 

20,40 4,00 0,75 5,54 0,73 19,86 

20,70 4,65 0,65 6,50 0,69 22,14 

19,80 6,02 0,50 8,10 0,59 23,44 

20,10 7,50 0,40 10,70 0,47 23,62 

20,40 9,04 0,33 12,40 0,39 23,97 
 

Từ mối quan hệ rA với CA (hình 1, 2) tính 
được các giá trị hằng số tốc độ (k) và bậc phản 
ứng (n) (bảng 3) phụ thuộc vào nồng độ amoni 
ban đầu. 

Từ kết quả trong bảng 1 và 2 cho thấy, khi 
tăng lưu lượng, tương ứng là thời gian lưu thủy 
lực giảm (thời gian tiếp xúc ngắn) thì hiệu suất 
chuyển hóa của phản ứng (XA) giảm và tốc độ 
phản ứng tăng. Tốc độ phản ứng tăng do nguyên 
nhân nồng độ amoni (CA) lớn, tuy nhiên mức độ 
tăng tốc độ phản ứng chậm lại ở vùng thời gian 

lưu thủy lực cao. Vật liệu mang có diện tích bề 
mặt lớn (theo tính toán theo kích thước hình 
học, vật liệu trên có diện tích khoảng 7000 
m2/m3), diện tích bề mặt tập trung chủ yếu ở 
phía trong và là nơi tập trung  vi sinh vật. Cơ 
chất cần thiết cho vi sinh hoạt động cần phải 
khuếch tán đến vị trí nằm ở phía trong của vật 
liệu. Nồng độ amoni cao ở phía ngoài (CA) tạo 
điều kiện thuận lợi cho dòng khuếch tán vào 
phía trong (sự chênh lệch nồng độ là động lực 
của quá trình khuếch tán), tạo điều kiện cho vi 
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sinh vật dễ tiếp cận với nguồn dinh dưỡng. Do 
mật độ vi sinh (nguồn tiêu thụ) là khá ổn định 
trong thời gian tiến hành thí nghiệm (giai đoạn 
ổn định) nên tốc độ tiêu thụ cơ chất bị giới hạn 
ngay cả khi nguồn dinh dưỡng được cung cấp 
dồi dào (tăng thời gian lưu thủy lực và khuếch 
tán). 

Khi nồng độ amoni tăng từ 10, 15, 20, 30, 
40, 50, 60, 70 mg NH4

+-N/l, hằng số tốc độ k có 
giá trị tương ứng là: 13,609; 13,769; 13,978; 
14,830; 15,953; 16,231 và 20,172. Hằng số tốc 
độ của phản ứng oxi hóa amoni tăng dần khi 
tăng nồng độ amoni đầu. 

Khi nồng độ amoni tăng từ 10, 15, 20, 30, 
40, 50, 60, 70 mg NH4

+-N/l, bậc phản ứng n  
giảm dần và có xu hướng tiến về 0. Các giá trị n 
tương ứng với các nồng độ amoni đầu vào là: 
0,4133; 0,3205; 0,2310; 0,1727; 0,1341; 0,1070 
và 0,0857.  Bậc phản ứng giảm khi tăng nồng độ 

amoni ở dòng vào (thực chất là trong khối phản 
ứng) cho thấy trong vùng nồng độ cao tốc độ 
phản ứng ít phụ thuộc vào nồng độ, sự kiện đó 
có thể mang ý nghĩa là mức độ tiêu thụ của vi 
sinh đã đến giới hạn. Trong vùng nồng độ thấp 
thì bậc phản ứng tăng, tốc độ phản ứng phụ 
thuộc mạnh hơn vào nồng độ do quá trình 
chuyển khối chậm.               

Xác định phương trình động học của phản 
ứng oxi hóa amoni có ý nghĩa rất lớn trong việc 
tính toán và thiết kế các hệ thống xử lý, đặc biệt 
đối với những hệ thống cần xử lý sâu (nồng độ 
amoni sau xử lý thấp) hay những nguồn nước 
thải có nồng độ amoni thấp cần được xử lý. Khi 
đó mức độ phụ thuộc của tốc độ oxi hóa amoni 
vào nồng độ đầu vào cần được quan tâm chặt 
chẽ. Bậc phản ứng xác định được vì vậy có thể 
là một đại lượng đặc trưng cho quá trình chuyển 
khối đối với hệ khảo sát. 

Bảng 2: Nồng độ amoni đầu ra với lưu lượng dòng vào khác nhau,  
nồng độ amoni đầu vào C0 = 50 mg NH4

+-N/l 

Co = 50 mg NH4
+-N/l 

C0          
(mg NH4

+-N/l) 
V0  
(l/h) 

τ  
(h) 

CA  
(mg NH4

+-N/l) 
XA 

rA  
(mg NH4

+-N/l.h) 

49,25 1,07 2,80 1,33 0,97 17,04 

50,00 1,19 2,52 4,50 0,91 18,05 

50,25 1,39 2,16 7,04 0,86 20,02 

50,00 1,56 1,92 9,50 0,81 21,06 

49,75 1,68 1,79 11,50 0,77 21,45 

50,50 2,00 1,50 16,56 0,67 22,56 

50,50 2,10 1,43 19,07 0,62 21,92 

49,75 2,55 1,18 23,53 0,53 22,41 
 

Co = 20 mgNH4
+
-N/l

y = 13.978x
0.231

R
2
 = 0.9663

10
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24

26

0 5 10 15CA

r A

 
Hình 1: Tốc độ xử lý amoni phụ thuộc vào nồng độ amoni đầu ra (hay thời gian lưu thủy lực)  

khi nồng độ amoni đầu vào là 20 mg NH4
+-N/l 
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Co = 50 mgNH4
+
-N/l

y = 16.231x
0.107

R
2
 = 0.9295

15

20

25

0 5 10 15 20 25CA

r A

 
Hình 2: Tốc độ xử lý amoni phụ thuộc vào nồng độ amoni đầu ra (hay thời gian lưu thủy lực)  

khi nồng độ amoni đầu vào là 50 mg NH4
+-N/l 

Bảng 3: Các giá trị hằng số tốc độ (k) và bậc phản ứng (n) phụ thuộc  
vào nồng độ amoni ban đầu (C0) 

C0 n k R2 
10 0,4133 13,609 0,9298 
15 0,3205 13,769 0,9011 
20 0,2310 13,978 0,9663 
30 0,1727 14,830 0,9191 
40 0,1341 15,953 0,8999 
50 0,1070 16,231 0,9295 
70 0,0857 20,172 0,9792 

 

IV - Kết luận 

Có thể xác định được phương trình động học 
của phản ứng oxi hóa amoni trong kỹ thuật 
màng sinh học tầng chuyển động khuấy trộn 
đều. Tốc độ phản ứng thu nhận được có thể sử 
dụng trực tiếp vào mục đích thiết kế hệ xử lý.  

Phân tích sự phu thuộc của hằng số tốc độ 
và bậc phản ứng vào một số yếu tố vận hành có 
thể làm sáng tỏ thêm một phần cơ chế của quá 
trình, từ đó rút ra các thông tin có ích cho 
nghiên cứu và áp dụng đối với một hệ phức tạp 
như màng vi sinh sử dụng kỹ thuật tầng chuyển 
động. 
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